Giáo viên ra đề: Phùng Thị Thảo . Lớp 1C
	Họ và tên:...........................................
Lớp 1...
Trường Tiểu học Ngọc Châu
	BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI NĂM 
MÔN TOÁN – LỚP 1
NĂM HỌC 2023 - 2024
Thời gian: 40 phút ( Không kể thời gian đề)



	Điểm
Đọc:
Viết:
TV:
			Nhận xét của giáo viên


A. Kiểm tra đọc: (10 điểm)
I. Phần đọc hiểu: (4 điểm) Đọc thầm bài văn sau và làm bài tập:
Hai người bạn
Hai người bạn đang đi trong rừng, bỗng đâu, một con gấu chạy xộc tới.
Một người bỏ chạy, vội trèo lên cây. Người kia ở lại một mình, chẳng biết làm thế nào, đành nằm yên, giả vờ chết. Gấu đến ghé sát mặt ngửi ngửi, cho là người chết, bỏ đi. Khi gấu đã đi  xa, người bạn tụt xuống, cười hỏi:
·  Ban nãy, gấu thì thầm với cậu gì thế?
· À, nó bảo rằng kẻ bỏ bạn trong lúc hoạn nạn là người tồi.
Lép Tôn-xtôi
* Khoanh vào câu trả lời đúng nhất:
Câu 1. (0,5 điểm): Hai người bạn đang đi trong rừng thì gặp chuyện gì? 
A. Một con gấu xộc tới.      B. Một con hổ xộc tới       C. Một con quái vật xộc tới.
Câu 2. (0,5 điểm):. Hai người bạn đã làm gì?
A. Hai người bạn bỏ chạy.            
B. Nằm im giả vờ chết.
C. Một người leo lên cây, một người nằm im giả vờ chết.
Câu 3. (1 điểm): Câu chuyện khuyên em điều gì? 
A. Không nên nói xấu bạn.       
B. Bạn bè cần giúp đỡ nhau khi gặp hoạn nạn.
C. Cần bảo vệ loài gấu.
Câu 4. (1 điểm): Dựa vào bài đọc “ Hai người bạn”, hãy điền vào chỗ chấm từ còn thiếu để hoàn thành câu sau:
A. Gấu đến ……………… . ngửi ngửi, cho là người chết, bỏ đi.
B. À, nó bảo rằng kẻ bỏ bạn trong lúc ……………………….. là người tồi.
[bookmark: _GoBack]Câu 5. ( 1 điểm): : Em hãy viết một câu nói về một bạn ở lớp em.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


II. Đọc thành tiếng: (6 điểm)
Bài đọc...........................................................................................................
B: KIỂM TRA VIẾT (10 điểm)
I. Chính tả: Nghe viết (20 phút)
II. Làm bài tập sau: ( 4 điểm)- 15 phút
Câu 1.( 1 điểm): Điền vào chỗ chấm:  oai/oay :
   x …..........… người                         luống kh ...…….  
   điện  th……..                                  loay h……….
Câu 2.( 1 điểm): Em khoanh vào chữ cái trước nhóm chứa từ viết đúng chính tả
	A. Ngiền, ngăn, nghân
	C. Ngao, ngía, ngủ

	B. Nghiêng, ngon, nga
	D. Ngĩ, ngổn, nghển


Câu 3.( 1 điểm): : Nối đúngChúng em học tập và làm theo

về quê thăm ông bà.



Nghỉ hè cả nhà em
rất đoàn kết

Cánh đồng lúa

5 điều Bác Hồ dạy.



vàng ươm.
Cánh đồng lúa

Lớp em



Câu 4.(1 điểm): :  Điền đúng từ sau vào chỗ chấm: chích, vàng, minh, chanh
                          Chim ……..…..sà xuống cành ………….
                 Giọt sương trên lá long lanh mắt nhìn
                         Giàn mướp cũng đượm sắc …………….
                 Bình …..………rải nắng mênh mang quê nhà.
Giáo viên coi: ………………………………………………………..
Giáo viên chấm:  ……………………………………………………
BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI KÌ II – NĂM HỌC 2023 – 2024
                                  MÔN: TIẾNG VIỆT  
I. Viết chính tả (6 điểm) :Nghe viết (20 phút)
Trường em
        Trường học là ngôi nhà thứ hai của em. Ở trường có cô giáo hiền như mẹ,có nhiều bạn bè thân thiết như anh em. Trường học dạy em những điều hay và cho em nhiều kỉ niệm đáng nhớ.
      















BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI KÌ II – NĂM HỌC 2023 – 2024
MÔN: TIẾNG VIỆT - PHẦN ĐỌC THÀNH TIẾNG VÀ NGHE NÓI
Học sinh bắt thăm đọc và trả lời 1 trong 2 câu hỏi sau: ( 6 điểm: Đọc thành tiếng 5 điểm, trả lới 1 trong 2 câu hỏi 1 điểm). Học sinh đọc 1 trong 3 bài sau:
Bài 1:         
Gấu con chia quà
        Gấu mẹ bảo gấu con: Con ra vườn hái táo. Nhớ đếm đủ người trong nhà, mỗi người mỗi quả. Gấu con đếm kĩ rồi mới đi hái quả. Gấu con bưng táo mời bố mẹ, mời cả hai em. Ơ, thế của mình đâu nhỉ? Nhìn gấu con lúng túng, gấu mẹ tủm tỉm: Con đếm ra sao mà lại thiếu? 
Câu 1. Nhà Gấu có bao nhiêu người ?
Câu 2: Gấu chia táo cho những ai?
Bài 2:				           
Thỏ con đi học
    Mấy hôm nay, bố mẹ Thỏ bận trồng cà rốt. Thấy bố mẹ bận rộn, Thỏ con xin phép mẹ đi học một mình. Bố mẹ Thỏ đồng ý… 
    Thỏ con vui vẻ khoác ba lô đi học. Đi được một đoạn, thỏ con gặp chó con cũng đi học. Chó con ôm một quả bóng to. Chó con rủ Thỏ cùng lăn bóng đến trường. Thỏ con lắc đầu:
  - Chúng mình đừng chơi bóng trên đường, rất nguy hiểm.
              Câu 1:  Vì sao hôm nay thỏ con đi học một mình?
              Câu 2:  Thỏ con đã làm gì khi chó con rủ lăn bóng đến trường? 

Bài 3:	                                                Cây bàng
      Ngay giữa sân trường, sừng sững một cây bàng.
      Mùa đông, cây vươn dài những cành khẳng khiu, trụi lá. Xuân sang, cành trên cành dưới chi chít những lộc non mơn mởn. Hè về, những tán lá xanh um che mát một khoảng sân trường. Thu đến, từng chùm quả chín vàng trong kẽ lá.
                                                                                  Theo Hữu Tưởng
 Câu 1. Đoạn văn tả cây bàng được trồng ở đâu? 
 Câu 2: Hè về những tán lá như thế nào?


HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI NĂM 
MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 1
 Năm học 2023– 2024
a. Kiểm tra đọc (10 điểm)
I. Kiểm tra đọc hiểu (4 điểm)
Câu 1 (0,5 điểm):  Đáp án A
Câu 2 (0,5 điểm): Đáp án: C
Câu 3 (0,5  điểm):  Đáp án: B
Câu 4 (1 điểm):  HS điền đúng mỗi từ ngữ được 0.5 điểm
A. ghé sát mặt
B. hoạn nạn
Câu 5 (1 điểm):  Viết được một câu nói vÒ mét con vật em biết.
II. Kiểm tra đọc thành tiếng và nghe nói (6 điểm)
1. Đọc thành tiếng (5 điểm):
- Thao tác đọc đúng: Tư thế, cách cầm sách, cách đưa mắt đọc đúng.
- Phát âm rõ các vần khó, cần phân biệt: 1 điểm. 
- Đoc trơn, đúng tiếng, từ, cụm từ, câu (Sai không quá 10 tiếng): 1 điểm. Sai 11- 13 tiếng: 0.75 điểm. Sai 14 - 16  tiếng: 0.25 điểm. Sai 16- 20 tiếng 0.25 điểm. Sai quá 20 tiếng: 0 điểm
- Âm lượng vừa đủ nghe: 1 điểm. Đọc hơi nhỏ: 0.5 điểm. Đọc lí nhí không nghe rõ: 0 điểm.
- Tốc độ đạt yêu cầu 30 tiếng/phút: 1 điểm. Thời gian đọc từ hơn 1 phút đến 1.5 phút: 0.5 điểm. Từ 1.5 đến 2 phút: 0.25 điểm. Thời gian đọc quá 2 phút: 0 điểm.
- Ngắt nghỉ hơi đúng các dấu câu, cụm từ: 1 điểm. Ngắt nghỉ hơi sai 3- 5 dấu câu, cụm từ: 0.75 điểm. Ngắt nghỉ hơi sai 6- 8 dấu câu, cụm từ: 0.5 điểm. 
- Trả lời đúng câu hỏi: 1 điểm (Trả lời chưa đủ câu, nói không rõ ràng, mạch lạc, tùy mức độ cho 0,75; 0,5 hoặc 0,25 điểm) 
2.  Nghe - Nói (1 điểm):  
- Trả lời đúng câu hỏi, nói to, rõ ràng: 1 điểm
- Trả lời chưa đủ câu, nói không rõ ràng, mạch lạc, tùy mức độ cho 0,75; 0,5 hoặc 0,25 điểm
b. Kiểm tra viết (10 điểm)
I. Viết chính tả (6 điểm).
- HS viết đúng tốc độ, đủ bài viết: 2 điểm. Viết thiếu 1- 4 chữ được 1,75 điểm. Viết thiếu 5- 7 chữ được 1,5 điểm. Viết thiếu 7 - 10 chữ được 1,25 điểm. Viết thiếu 11 - 15 chữ được 1 điểm. Viết thiếu 16 - 18 chữ được 0,75 điểm. Viết thiếu 19 - 20 chữ được 0,5 điểm. Viết thiếu 21 - 25 chữ được 0,75 điểm.
- HS viết đúng cỡ chữ, kiểu chữ toàn bài được 1 điểm. Tùy mức độ sai cỡ chữ, kiểu chữ của HS cho điểm từ 0.25 - 0.5 - 0.75 - 1 điểm.
- Viết đúng chính tả: 2 điểm. Sai 1 lỗi: trừ 0,25 điểm. 
- Trình bày đúng quy định, viết sạch, đẹp: 1 điểm. Trình bày không đúng đoạn văn xuôi: 0.5 điểm. Tùy vào mức độ trình bày của HS cho điểm từ 0.25 - 0.5 - 0.75 - 1 
II. Bài tập (4 điểm)
Câu 1 (1 điểm): HS điền đúng mỗi chữ được 0.25 điểm.
Câu 2 (1 điểm): B
Câu 3 (1 điểm): HS nối đúng mỗi cặp ô chữ được 0.25 điểm.
Câu 4 (1 điểm): HS điền đúng mỗi chỗ trống được 0.25 điểm





MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI NĂM
MÔN TIẾNG VIỆT- LỚP 1
NĂM HỌC 2023 – 2024

	CHỦ ĐỀ
	Số câu Câu số
số điểm 
	Mức 1 

	Mức 2 

	Mức 3 

	Tổng

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	
1. Đọc   hiểu văn bản
	Số câu
	2
	
	1
	1
	
	1
	3
	2

	
	Câu số
	1, 2
	
	3
	4
	
	5
	
	

	
	
Số điểm
	1
	
	1
	1
	
	1
	2 
	2

	2. Kiến thức tiếng Việt
	Số câu
	
	1
	1
	1
	
	1
	1
	3

	
	Câu số
	
	1
	2
	3
	
	4
	
	

	
	Số điểm

	
	1
	1
	1
	
	1
	1
	3

	CỘNG
	Số câu
	2
	1
	2
	2
	
	2
	4
	5

	
	Số điểm
	1
	1
	2
	2
	
	2
	3
	5

	Đọc thành tiếng và nghe nói
	6 điểm

	Bài viết
	6 điểm

	Tổng toàn bài
	KT đọc: 10 điểm                  KT viết: 10 điểm




